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TOM TAT

Thanh phan héa hoc, ham lwgng axit amin va vi sinh vat cia bat Iong trang trieng ga (CEWP) san
xuét bang ky thuat say & nhiét do thap da dwoc xac dinh. Két qua nghién ctru cho thdy CEWP chira
7,15% am; 5,93% tro; 78,17% protein va 10,05% gluxit. Phan tich thanh phan axit amin cho biét CEWP
c6 day du cac axit amin thiét yéu bao gdém valine, leucine, isoleucine, threonine, methionine,
phenylalanine, lysine va histidine v&i ham lwgng téng la 663 mg/100 g va chiém ty Ié kha cao, t&i 58%
da dwoc nhan dién. Két qua ciing chi ra ring CEWP c6 cac vi sinh vat nhw téng vi sinh vat hiéu khi
Staphylococcus aureus, Enterobacteriacae va Salmonella dap trng yéu cau vé chat lwong vé sinh an
toan thwc pham. Vi vay, CEWP cé thé dwoc sir dung nhw mot chat phu gia trong thwe pham.

Tl khéa: Bot long tring trirng ga, sy nhiét o thap, thanh phan héa hoc, thanh phan axit amin,
trirng ga.

SUMMARY

Chemical composition, amino acid content and microorganisms in chicken egg white powder
(CEWP) produced using a low-temperature drying technology were determined. Results showed that
CEWP contains 7.15% moisture, 5.93% ash, 78.17% protein and 10.05% carbohydrate. Analysis of
protetin composition indicated that CEWP includes essential amino acids including valine, leucine,
isoleucine, threonine, methionine, phenylalanine, lysine and histidine with a content of 663 mg per 100 g.
The ratio between essential amino acids and total amino acids identified was 58%. This was a
relatively high ratio. Results also revealed that CEWP has a total plate count (TPC) of microorganisms
including Staphylococcus aureus, Enterobacteriacae and Salmonella which satisfied food safety and
hygiene requirements, and therefore can be used as a food additive.

Key words: Amino acid compositon, chicken eggs, chicken egg white powder, chemical composition,
low - temperature drying.

1. DAT VAN DE

Bot long trang tring (WEP) 1a mot phu
gia dudc st dung nhiéu trong céng nghiép
thuc phdm dé san xudt cac loai keo mém,
banh cao cdp va cac san pham tit hai san do
kha n#éng lam déng tu, tao nhii, chéng két
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tinh, tang kha ning két dinh, ting d6 nd, do
dan héi (Mac Thi Ha Thanh va cs., 2006). 0
nudc ta, nhu cau st dung bot 1ong tring tring
trong céng nghiép thuc phdm cé chiéu hudéng
gia tang trong thoi gian gan day. Tuy nhién
hién tai, WEP cht yéu dudc nhap khéu ti
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Thanh phan héa hoc, ham lwgng axit amin va vi sinh vat ctia bot long tréng trirng ga san xuét...

nudc ngoai véi gia thanh kha cao, khoang
280.000 - 300.000 ddéng/kg. Trong khi d6, thi
trudng trong nudc c6 nhiéu tiém ning c6 thé
san xusdt WEP dé dap tng nhu cau tiéu thu
noi dia (H6 Ngoc Tra My va cs., 2010b).

Hé Ngoc Tra My va cs. (2010b) da phat
trién thanh cong phuong phap san xuét bot
long tring tring ga (CEWP) bing cach sdy &
nhiét d6 thap. Két qua da tao duge san pham
bot 1ong tring tring dap tng cic yéu ciu vé
chat lugng cam quan va héa hoc khi so sanh
v6i cdc san phdm thuong mai trén thi
truong. Tuy nhién, trong nghién ctiu do, cac
tac gia chu yéu tap trung vao viéc phat trién
phuong phap san xuat CEWP ma chua xéc
dinh thanh phan héa hoc, dinh dudng va vi
sinh vat cta san pham. Vi vay, nghién ctu
nay dugc thuc hién nhu la moét phan tiép
theo ctia cac nghién ctiu (H6 Ngoc Tra My va
cs., 2010a, 2010b) nham xac dinh thanh
phéan héa hoc, thanh phan axit amin va phan
tich chi tiéu vi sinh vat caia CEWP.

2. VAT LIEU VA PHUCONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. Chuén bi miu

Bot long tréng tring ga dude chuédn bi
theo phuong phap da mo ta béi Ho6 Ngoc Tra
My va cs. (2010Db).

2.2. Xac dinh thanh phan héa hoc

Ham lugng 4m va ham lugng tro dudgc
x4c dinh theo phuong phap cua AOAC
(1990). Ham lugng protein theo TCVN 4321-1
(2007), sti dung hé théng c4t NH, ban tu
dong Kjeldhal (Vapodest 45, Gerharlt,
Germany). Ham lugng gluxit duge xac dinh
theo phuong phap ctia Dubois (1956) su
dung may quang phé (Spectrophotometry
DR 4000, Hatch, USA). D6 hap thu quang
hoc do & buée séng 485 nm. T4t ca cac phan
tich trén dugc thuc hién trong ba lan lip
lai, két qua trinh bay 1a gia tri trung binh +
d6 léch chuén.

2.3. Xac dinh thanh phan axit amin

Phan tich thanh phan axit amin dudc
thuc hién tai Vién Céng nghé sinh hoc va
moi truong (Truong Pai hoc Nha Trang).
MAu duge thuy phan trong dung dich HCl
6N 6 110°C trong 22 gio. Cac axit amin dugc
phan tich st dung sic ky khi ghép phd
GC/MS cua hiang Agilent (model 6890A plus,
USA), dung cot ZB-AAA (10 m x 0,25 mm,
Phenomenex, USA). Chuong trinh nhiét do
cail dat nhu sau: 100°C giit trong 1 pht, sau
d6 ting ding nhiét 15°C/phut dén 260°C gii
trong 1 phuit. Khi mang dugc st dung 12 nito.
Phan tich trén dugc thuc hién trong ba lan
lip lai, két qua trinh bay la gia tri trung
binh + d6 léch chuén.

2.4. Phan tich vé vi sinh vat

Téng vi sinh vat hiéu khi (TPC) dudc
phédn tich theo TCVN 4884 2005;
Staphylococcus aureus theo TCVN 4830: 2005;
Enterobacteriacae theo 3349/ QD - BYT/2001;
Salmonella theo TCVN 4829 : 2005. Phan tich
dugc thuc hién tai Vién Paster, Nha Trang.

2.5. X1t 1y s6 liéu

Gia tri trung binh va dÂ lộch chuộn dudc
tinh toan bing chuong trinh Excel (Microsoft
Office 2003, Microsoft Corp., USA).

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. Thanh phan héa hoc cta bot long
trang tring

Thanh phan héa hoc cta bot long trang
triing ga (CEWP) san xuit theo phuong phap
duge md ta trong bang 1. Két qua bang 1 cho
thdy, ham lugng 4m, tro, protein va gluxit
tuong tng la 7,2%, 5,9%, 78,2% va 10,1%.
Theo H6 Ngoc Tra My va cs. (2010a) thi long
tring tring & dang tuoi c6 d6 Am kha cao
(88,1%).
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Bang 1. Thanh phan héa hoc ctia bot long tring trimg ga (n = 3)

. Thanh phan
Long trang trirng
Am Tro Protein Gluxit
Dang tuoi 88,10 + 0,04 0,34 + 0,01 9,78 £ 0,20 0,60 + 0,02
Dang bét 7,15+ 0,01 5,93 £ 0,02 78,17 + 0,33 10,05+ 0,36

Qua trinh lam khé6 da loai di mot lugng
nudc dang ké (khoang 91,8%). P6 4m cua
CEWP nim trong gi6i han 5 - 8%, day la chi
s0 tiéu chudn cta cic san phidm bét long
tring trtng thuong mai trén thi trudng.
Ham lugng protein cia CEWP san xuit
theo nghién cttu nay thap hon 1,8% so véi
san phidm thuong mai (khodang 80%) va
thdp hon coéng bd ctia FDA (Release 22,
2009) 14 4,23%. Su khéac nhau nay c6 thé do
ngudén nguyén liéu, ching loai cting nhu
diéu kién nuo6i dudng gia caAm khac nhau.
Su sai khac dang ké nh4t gitia két qua caa
nghién ctiu nay véi san phdm thuong mai
va cong bd cua FDA (Release 22, 2009) 1a
thanh phan gluxit. Ham lugng gluxit trong
mAu CEWP ctia nghién ctiu nay san xuat la
10,1%, cao gap hon hai 1an mau thuong mai
(5%) va cong bo caa FDA (4,47%). Diéu nay
ly giai 14 trong nghién ctu nay khoéng co
cong doan loai bo duong khi trong long
tring trtng trudc khi lam kho, con trong
qua trinh san xudt CEWP thuong mai, cong
doan khtt duong khii trong nguyén liéu da
thuyc hién truée d6. Vi vay, mot lugng dang
ké duong kht trong nguyén liéu dude loai
bd va nang cao chit lugng san pham. Lé
Vin Hoang (2006) da nghién ctiu loai dudng
kht trong long trdng tring tuci bang
phuong phéap 1én men va cho ring cé thé
khi dén 77% luong duong khi sau 12 gio
lén men bang ndm men.

3.2. Thanh phan axit amin

Trong thanh phan axit amin ctia bot
long trdng trtng ga (Bang 2), 3 axit amin
chiém s& lugng nhiéu nhat lan lugt 1a Leu.
(59,9 mg/100 g), Lys. (72,1 mg/100 g), His.
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(79,5 mg/100 g) va déu 1a cac axit amin thiét
yéu. Con trong long tring tudi, ba axit amin
chiem ham luong 16n nhat la Glutamine
(10,8 mg/100 g), Asparagine (9,6 mg/100 g)
va Leucine (8,0 mg/100 g), trong d6 chi co
Leu la axit amin thiét yéu. Bot long tréng
triing ga chia day du 8 axit amin thiét yéu
(Val, Leu, Ile, Thr, Met, Phe, Lys, His) véi
téng ham luong 1a 662,9 mg/100 g va chiém
t6i 58% tOng axit amin dugc nhan dién.
Trong khi d6, d6i véi long tring tudi, thi ty
1é nay chi 1a 43%. K&t qua nay cho thay
CEWP c6 ty 1é axit amin thiét y&u cao hon
dang tuci. FAO/WHO (1973) da dua ra
khuyén céo rang d6i v6i nguén protein hoan
hao thi ham lugng axit amin thiét yéu chiém
it nhat 1a 36%. Két qua phan tich ham lugng
axit amin trén mau CEWP cta nghién ciiu
nay véi ty 1é axit amin thiét y&u chiém téi
58% da khang dinh thém su hoan hao cua
ngudn protein tit long tréng tring ga. Nhu
vay, bot long tring tring ga c6 thé duge xem
nhu mét ngudn thuc phdm dinh dudng tiém
ning va hiia hen nhiéu ting dung trong céng
nghé thuc pham.

So sanh két qua ctia nghién ctu nay véi
cong bé ctia USDA (Release 22, 2009), c6 thé
thay su khac biét vé& ham lugng cac axit
amin trong san phidm CEWP, d6 1la miu
nghién ctu nay c6 ham lugng thap hon két
qua cong bd cia USDA (Release 22, 2009).
Su chénh léch nay c6 thé do su khac nhau vé
chuing loai céing nhu nguén goc xuit xi cia
tring st dung trong nghién ctu. Mot diém
khéc biét dang chu y nia, ty 1& axit amin
thiét yéu trong nghién ciu nay cao hon cong
bd cia USDA, 58% so véi 43% (Realease 22,
USDA).
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Bang 2. Thanh phan axit amin ctia bot l1ong trang tritng ga (n = 3)

Axit amin Ham lwong axit amin (mg/100 g)
Alanine (Ala) 23,8+ 0,06
Glycine (Gly) 43,4 +0,29
Valine* (Val) 46,2+£0,12
Leucine* (Leu) 59,9+ 0,24
Isoleucine* (lle) 39,8 + 0,04
Threonine* (Thr) 24,4 +0,18
Serine (Ser) 34,2+0,15
Proline (Pro) 24,4 +0,10
Asparagine (Asp) 46,9 + 0,21
Methionine sulfoxide* (Met) 32,2+0,14
Glutamine (Glu) 19,9+ 0,09
Phenylalanine* (Phe) 30,3+0,13
Lysine* (Lys) 72,1+0,28
Hydroxylysine (Hly) 44,1+ 0,03
Histidine* (His) 79,5+0,21
Tyrosin (Tyr) 42,1+ 0,07
TAA 662,9 £ 0,15
TEAA 384,3 £ 0,56
TNEAA 278,6 £ 0,41
TEAAITAA (%) 0,58 £ 0,01
TNEAA/TAA (%) 0,42 £ 0,01

(%) Axit amin thiét yéu; TAA: tong axit amin; TEAA: tong axit amin thiét yéu,

TNEAA: téng axit amin khong thiét yéu

Bang 3. Két qua phan tich vi sinh trong bot long tring tring ga (n = 2)

Chi tiéu DBon vi tinh Két qua
Téng vi sinh vat hiéu khi Kl/g 52 x10°
Staphylococcus aureus Vi khuan/g Am tinh
Enterobacteriacae Kl/g <10
Salmonella Vi khuan/25g Am tinh

Ghi chii: Kl- khudn lac

3.3. K&t qua phan tich vé vi sinh vat
trong bot long trang tring ga

Két qua phan tich vé vi sinh vat trong
san phdm CEWP dudc san xudt theo phuong
phap siy ¢ nhiét do thap (Bang 3) cho thay,
CEWP c6 cac chi tiéu vi sinh dap ting tiéu
chuidn cho phép trong thuyc phidm, tham
chiéu theo tiéu chuéin cong bd cta Cong ty
Farm Pride Foods Ltd (Australia) san xuat
san phdm CEWP phan phoi trén thé gidi,
trong d6 c6 thi truong Viét Nam. Theo tiéu
chuén cong b ctia cong ty nay thi téng vi sinh

vat higu khi cho phép dudi 25 x 10° Kl/g,
trong khi d6 két qua phan tich ctia nghién
cttu nay chi ¢6 5,2 x 10* Kl/g, thap hon 4,8
lan. Ba chi tiéu khac gom Staphylococcus
aureus, Enterobacteriacae va Salmonella déu
dat yéu cau khi so sanh véi tiéu chuédn ctaa
cong ty néi trén.

4. KET LUAN

Dii liéu diy du vé thanh phan héa hoc,
thanh phan va ham lugng axit amin ciing
nhu mot s6 chi tiéu vi sinh vat quan trong
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cta bot 1ong tring tring ga san xuit bing
ky thuat sdy & nhiét d6 thap da dude xac
dinh. Bt 1ong tréng tring ga c6 d6 4m, tro,
protein va gluxit lan lugt 14 7,15%; 5,93%;
78,17% va 10,05%. Tam axit amin thiét yéu
gdom Valine, Leucine, Isoleucine, Threonine,
Methionine, Phenylalanine, Lysine va
Histidine dugc phat hién day du trong thanh
phan cta bét long tring tring ga véi ham
lugng cao, chifm 58% téng axit amin. Bét
long trang tring ga cé cac chi tiéu vi sinh
vat nhu téng vi sinh vat hiéu khi (TPC),
Staphylococcus aureus, Enterobacteriacae va
Salmonella dap tng tiéu chuidn vé sinh an
toan thuc phadm va c6 thé st dung lam chat
phu gia trong thuc pham.
Loi cam on

Cong trinh dugc hé trg tai chinh mot
phéan tit Dy an Surimi: "Phdt trién sin phdm
gid tri gia tang tw cd nudc ngot” do Vién
Nghién ctiu Hai san, Hai Phong lam chua
nhiém phéi hdp véi Khoa Ché bién Thiy san,
Truong Pai hoc Nha Trang.
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TÓM TẮT


Thành phần hóa học, hàm lượng axít amin và vi sinh vật của bột lòng trắng trứng gà (CEWP) sản xuất bằng kỹ thuật sấy ở nhiệt độ thấp đã được xác định. Kết quả nghiên cứu cho thấy CEWP chứa 7,15% ẩm; 5,93% tro; 78,17% protein  và 10,05% gluxít. Phân tích thành phần axit amin cho biết CEWP có đầy đủ các axít amin thiết yếu bao gồm valine, leucine, isoleucine, threonine, methionine, phenylalanine, lysine và histidine với hàm lượng tổng là 663 mg/100 g và chiếm tỷ lệ khá cao, tới 58% đã được nhận diện. Kết quả cũng chỉ ra rằng CEWP có các vi sinh vật như tổng vi sinh vật hiếu khí Staphylococcus aureus, Enterobacteriacae và Salmonella  đáp ứng yêu cầu về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, CEWP có thể được sử dụng như một chất phụ gia trong thực phẩm.


Từ khóa: Bột lòng trắng trứng gà, sấy nhiệt độ thấp, thành phần hóa học, thành phần axít amin, trứng gà.


SUMMARY


Chemical composition, amino acid content and microorganisms in chicken egg white powder (CEWP) produced using a low-temperature drying technology were determined. Results showed that CEWP contains 7.15% moisture, 5.93% ash, 78.17% protein and 10.05% carbohydrate. Analysis of protetin composition indicated that CEWP includes essential amino acids including valine, leucine, isoleucine, threonine, methionine, phenylalanine, lysine and histidine with a content of 663 mg per 100 g. The ratio between essential amino acids and total amino acids identified was 58%. This was a relatively high ratio. Results also revealed that CEWP has a total plate count (TPC) of microorganisms including Staphylococcus aureus, Enterobacteriacae and Salmonella which satisfied food safety and hygiene requirements, and therefore can be used as a food additive.  


Key words: Amino acid compositon, chicken eggs, chicken egg white powder, chemical composition, low - temperature drying.   

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Bột lòng trắng trứng (WEP) là một phụ gia được sử dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm để sản xuất các loại kẹo mềm, bánh cao cấp và các sản phẩm từ hải sản do khả năng làm đông tụ, tạo nhũ, chống kết tinh, tăng khả năng kết dính, tăng độ nở, độ đàn hồi (Mạc Thị Hà Thanh và cs., 2006). ở nước ta, nhu cầu sử dụng bột lòng trắng trứng trong công nghiệp thực phẩm có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên hiện tại, WEP chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài với giá thành khá cao, khoảng 280.000 - 300.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường trong nước có nhiều tiềm năng có thể sản xuất WEP để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa (Hồ Ngọc Trà My và cs., 2010b).
 


Hồ Ngọc Trà My và cs. (2010b) đã phát triển thành công phương pháp sản xuất bột lòng trắng trứng gà (CEWP) bằng cách sấy ở nhiệt độ thấp. Kết quả đã tạo được sản phẩm bột lòng trắng trứng đáp ứng các yêu cầu về chất lượng cảm quan và hóa học khi so sánh với các sản phẩm thương mại trên thị trường. Tuy nhiên, trong nghiên cứu đó, các tác giả chủ yếu tập trung vào việc phát triển phương pháp sản xuất CEWP mà chưa xác định thành phần hóa học, dinh dưỡng và vi sinh vật của sản phẩm. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện như là một phần tiếp theo của các nghiên cứu (Hồ Ngọc Trà My và cs., 2010a, 2010b) nhằm xác định thành phần hóa học, thành phần axít amin và phân tích chỉ tiêu vi sinh vật của CEWP. 


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Chuẩn bị mẫu 


Bột lòng trắng trứng gà được chuẩn bị theo phương pháp đã mô tả bởi Hồ Ngọc Trà My và cs. (2010b).  


2.2. Xác định thành phần hóa học


Hàm lượng ẩm và hàm lượng tro được xác định theo phương pháp của AOAC (1990). Hàm lượng protein theo TCVN 4321-1 (2007), sử dụng hệ thống cất NH3 bán tự động Kjeldhal (Vapodest 45, Gerharlt, Germany). Hàm lượng gluxít được xác định theo phương pháp của Dubois (1956) sử dụng máy quang phổ (Spectrophotometry DR 4000, Hatch, USA). Độ hấp thu quang học đo ở bước sóng 485 nm. Tất cả các phân tích trên được thực hiện trong ba lần lặp lại, kết quả trình bày là giá trị trung bình ( độ lệch chuẩn. 


2.3. Xác định thành phần axít amin


Phân tích thành phần axít amin được thực hiện tại Viện Công nghệ sinh học và môi trường (Trường Đại học Nha Trang). Mẫu được thủy phân trong dung dịch HCl 6N ở 110oC trong 22 giờ. Các axít amin được phân tích sử dụng sắc ký khí ghép phổ GC/MS của hãng Agilent (model 6890A plus, USA), dùng cột ZB-AAA (10 m ( 0,25 mm, Phenomenex, USA). Chương trình nhiệt độ cài đặt như sau: 100oC giữ trong 1 phút, sau đó tăng đẳng nhiệt 15oC/phút đến 260oC giữ trong 1 phút. Khí mang được sử dụng là nitơ. Phân tích trên được thực hiện trong ba lần lặp lại, kết quả trình bày là giá trị trung bình ( độ lệch chuẩn.


2.4. Phân tích về  vi sinh vật


Tổng vi sinh vật hiếu khí (TPC) được phân tích theo TCVN 4884 : 2005; Staphylococcus aureus theo TCVN 4830: 2005; Enterobacteriacae theo 3349/ QĐ - BYT/2001; Salmonella theo TCVN 4829 : 2005. Phân tích được thực hiện tại Viện Paster, Nha Trang.

2.5. Xử lý số liệu


Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn được tính toán bằng chương trình Excel (Microsoft Office 2003, Microsoft Corp., USA). 


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
     LUẬN 


3.1. Thành phần hóa học của bột lòng
        trắng trứng


Thành phần hóa học của bột lòng trắng trứng gà (CEWP) sản xuất theo phương pháp được mô tả trong bảng 1. Kết quả bảng 1 cho thấy, hàm lượng ẩm, tro, protein và gluxit tương ứng là 7,2%, 5,9%, 78,2% và 10,1%. Theo Hồ Ngọc Trà My và cs. (2010a) thì lòng trắng trứng ở dạng tươi có độ ẩm khá cao (88,1%). 


		Bảng 1. Thành phần hóa học của bột lòng trắng trứng gà (n = 3)


Lòng trắng trứng

		Thành phần



		

		Ẩm

		Tro

		Protein

		Gluxit



		Dạng tươi

		88,10 ( 0,04

		0,34 ( 0,01

		9,78 ( 0,20

		0,60 ( 0,02



		Dạng bột

		7,15 ( 0,01

		5,93 ( 0,02

		78,17 ( 0,33

		10,05 ( 0,36





Quá trình làm khô đã loại đi một lượng nước đáng kể (khoảng 91,8%). Độ ẩm của CEWP nằm trong giới hạn 5 - 8%, đây là chỉ số tiêu chuẩn của các sản phẩm bột lòng trắng trứng thương mại trên thị trường. Hàm lượng protein của CEWP sản xuất theo nghiên cứu này thấp hơn 1,8% so với sản phẩm thương mại (khoảng 80%) và thấp hơn công bố của FDA (Release 22, 2009) là 4,23%. Sự khác nhau này có thể  do nguồn nguyên liệu, chủng loại cũng như điều kiện nuôi dưỡng gia cầm khác nhau. Sự sai khác đáng kể nhất giữa kết quả của nghiên cứu này với sản phẩm thương mại và công bố của FDA (Release 22, 2009) là thành phần gluxit. Hàm lượng gluxit trong mẫu CEWP của nghiên cứu này sản xuất là 10,1%, cao gấp hơn hai lần mẫu thương mại (5%) và công bố của FDA (4,47%). Điều này lý giải là trong nghiên cứu này không có công đoạn loại bỏ đường khử trong lòng trắng trứng trước khi làm khô, còn trong quá trình sản xuất CEWP thương mại, công đoạn khử đường khử trong nguyên liệu đã thực hiện trước đó. Vì vậy, một lượng đáng kể đường khử trong nguyên liệu được loại bỏ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Lê Văn Hoàng (2006) đã nghiên cứu loại đường khử trong lòng trắng trứng tươi bằng phương pháp lên men và cho rằng có thể khử đến 77% lượng đường khử sau 12 giờ lên men bằng nấm men. 


3.2. Thành phần axít amin 


Trong thành phần axít amin của bột lòng trắng trứng gà (Bảng 2), 3 axít amin chiếm số lượng nhiều nhất lần lượt là Leu. (59,9 mg/100 g), Lys. (72,1 mg/100 g), His. (79,5 mg/100 g) và đều là các axít amin thiết yếu. Còn trong lòng trắng tươi, ba axít amin chiếm hàm lượng lớn nhất là Glutamine (10,8 mg/100 g), Asparagine (9,6 mg/100 g) và Leucine (8,0 mg/100 g), trong đó chỉ có Leu là axít amin thiết yếu. Bột lòng trắng trứng gà chứa đầy đủ 8 axít amin thiết yếu (Val, Leu, Ile, Thr, Met, Phe, Lys, His) với tổng hàm lượng là 662,9 mg/100 g và chiếm tới 58% tổng axít amin được nhận diện. Trong khi đó, đối với lòng trứng tươi, thì tỷ lệ này chỉ là 43%. Kết quả này cho thấy CEWP có tỷ lệ axít amin thiết yếu cao hơn dạng tươi. FAO/WHO (1973) đã đưa ra khuyến cáo rằng đối với nguồn protein hoàn hảo thì hàm lượng axít amin thiết yếu chiếm ít nhất là 36%. Kết quả phân tích hàm lượng axít amin trên mẫu CEWP của nghiên cứu này với tỷ lệ axít amin thiết yếu chiếm tới 58% đã khẳng định thêm sự hoàn hảo của nguồn protein từ lòng trắng trứng gà. Như vậy, bột lòng trắng trứng gà có thể được xem như một nguồn thực phẩm dinh dưỡng tiềm năng và hứa hẹn nhiều ứng dụng trong công nghệ thực phẩm.


So sánh kết quả của nghiên cứu này với công bố của USDA (Release 22, 2009), có thể thấy sự khác biệt về hàm lượng các axít amin trong sản phẩm CEWP, đó là mẫu nghiên cứu này có hàm lượng thấp hơn kết quả công bố của USDA (Release 22, 2009). Sự chênh lệch này có thể do sự khác nhau về chủng loại cũng như nguồn gốc xuất xứ của trứng sử dụng trong nghiên cứu. Một điểm khác biệt đáng chú ý nữa, tỷ lệ axít amin thiết yếu trong nghiên cứu này cao hơn công bố của USDA, 58% so với 43% (Realease 22, USDA). 


Bảng 2. Thành phần axít amin của bột lòng trắng trứng gà (n = 3)


		Axít amin

		Hàm lượng axít amin (mg/100 g)



		Alanine (Ala)

		23,8 ( 0,06



		Glycine (Gly)

		43,4 ( 0,29



		Valine* (Val)

		46,2 ( 0,12



		Leucine* (Leu)

		59,9 ( 0,24



		Isoleucine* (Ile)

		39,8 ( 0,04



		Threonine* (Thr)

		24,4 ( 0,18



		Serine (Ser)

		34,2 ( 0,15



		Proline (Pro)

		24,4 ( 0,10



		Asparagine (Asp)

		46,9 ( 0,21



		Methionine sulfoxide* (Met)

		32,2 ( 0,14



		Glutamine (Glu)

		19,9 ( 0,09



		Phenylalanine* (Phe)

		30,3 ( 0,13



		Lysine* (Lys)

		72,1 ( 0,28



		Hydroxylysine (Hly)

		44,1 ( 0,03



		Histidine* (His)

		79,5 ( 0,21



		Tyrosin (Tyr)

		42,1 ( 0,07



		TAA

		662,9 ( 0,15



		TEAA

		384,3 ( 0,56



		TNEAA

		278,6 ( 0,41



		TEAA/TAA (%)

		0,58 ( 0,01



		TNEAA/TAA (%)

		0,42 ( 0,01





                         (*) Axít amin thiết yếu; TAA: tổng axít amin; TEAA: tổng axít amin thiết yếu; 
                               TNEAA: tổng axít amin không thiết yếu


Bảng 3. Kết quả phân tích vi sinh trong bột lòng trắng trứng gà (n = 2)


		Chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Kết quả



		Tổng vi sinh vật hiếu khí

		Kl/g

		5,2 ( 103



		Staphylococcus aureus

		Vi khuẩn/g

		Âm tính



		Enterobacteriacae

		Kl/g

		< 10



		Salmonella

		Vi khuẩn/25g

		Âm tính





                 Ghi chú: Kl- khuẩn lạc


3.3. Kết quả phân tích về vi sinh vật
        trong bột lòng trắng trứng gà


Kết quả phân tích về vi sinh vật trong sản phẩm CEWP được sản xuất theo phương pháp sấy ở nhiệt độ thấp (Bảng 3) cho thấy, CEWP có các chỉ tiêu vi sinh đáp ứng tiêu chuẩn cho phép trong thực phẩm, tham chiếu theo tiêu chuẩn công bố của Công ty Farm Pride Foods Ltd (Australia) sản xuất sản phẩm CEWP phân phối trên thế giới, trong đó có thị trường Việt Nam. Theo tiêu chuẩn công bố của công ty này thì tổng vi sinh

vật hiếu khí cho phép dưới 25 ( 103 Kl/g, trong khi đó kết quả phân tích của nghiên cứu này chỉ có 5,2 ( 103 Kl/g, thấp hơn 4,8 lần. Ba chỉ tiêu khác gồm Staphylococcus aureus, Enterobacteriacae và Salmonella đều đạt yêu cầu khi so sánh với tiêu chuẩn của công ty nói trên.


4. KẾT LUẬN 


Dữ liệu đầy đủ về thành phần hóa học, thành phần và hàm lượng axít amin cũng như một số chỉ tiêu vi sinh vật quan trọng của bột lòng trắng trứng gà sản xuất bằng kỹ thuật sấy ở nhiệt độ thấp đã được xác định. Bột lòng trắng trứng gà có độ ẩm, tro, protein và gluxít lần lượt là 7,15%; 5,93%; 78,17% và 10,05%. Tám axít amin thiết yếu gồm Valine, Leucine, Isoleucine, Threonine, Methionine, Phenylalanine, Lysine và Histidine được phát hiện đầy đủ trong thành phần của bột lòng trắng trứng gà với hàm lượng cao, chiếm 58% tổng axít amin. Bột lòng trắng trứng gà có các chỉ tiêu vi sinh vật như tổng vi sinh vật hiếu khí (TPC), Staphylococcus aureus, Enterobacteriacae và Salmonella đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và có thể sử dụng làm chất phụ gia trong thực phẩm.
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Công trình được hỗ trợ tài chính một phần từ Dự án Surimi: "Phát triển sản phẩm giá trị gia tăng từ cá nước ngọt" do Viện Nghiên cứu Hải sản, Hải Phòng làm chủ nhiệm phối hợp với Khoa Chế biến Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.
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